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Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRỢ GIÚP, CHĂM SÓC VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ
 NGƯỜI CAO TUỔI GIAI ĐOẠN 2005-2012

I. TÌNH HÌNH NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Theo kết quả khảo sát năm 2012, toàn tỉnh có 136.761 người cao tuổi (chiếm tỷ lệ 10,22% dân số). Trong đó, chia theo độ tuổi: Người cao tuổi từ 60 - 69 tuổi là 56.428 người; Người cao tuổi từ 70-79 tuổi là 43.650 người; Người cao tuổi từ 80 - 89 tuổi là 28.493 người; Người cao tuổi từ 90 - 99 tuổi là 7.680 người; Người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên là 449 người; Người cao tuổi thuộc hộ gia đình có công với cách mạng là 10.818 người, người cao tuổi là người dân tộc thiểu số là 10.583 người. Các hội viên tuy trình độ chính trị, học vấn, tôn giáo, dân tộc khác nhau nhưng sinh hoạt  trong các cơ sở hội rất đoàn kết, hoà thuận là tấm gương sáng bảo ban, động viên con cháu xây dựng gia đình no ấm và tiến bộ.
Trong cuộc sống, người cao tuổi là lớp người từng trải trong lao động, công tác và chiến đấu, đang tham gia ngày càng tích cực, có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và làm nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động nhân dân, con cháu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở. 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHĂM SÓC VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI CAO TUỔI

1. Xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo:
Thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 301/2005/Q§-TTg ngày 21 tháng 11  năm 2005; Căn cứ tình hình thực tế về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Phó Thọ đã xây dựng kế hoạch số 1458/KH-UBND ngày 9/8/2006 về việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh. Chương trình đã đề ra các chỉ tiêu, mục tiêu phấn đấu và các giải pháp thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Thông tư số 08/2009/TT-BNV ngày 08/9/2009 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban đại diện Hội người cao tuổi đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 02/3/2010 về việc thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh Phú Thọ. Ban công tác người cao tuổi gồm có 16 người bao gồm Lãnh đạo UBND tỉnh,  các Sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực. 
Thực hiện Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/2/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chức thọ, mừng thọ và biểu dương khen thưởng người cao tuổi, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3708/QĐ-UBND ngày 22/11/2011 về việc phê duyệt mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.  
Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 về quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số điều của Luật Người cao tuổi, trên cơ sở thực tiễn thực hiện chính sách trợ giúp người cao tuổi theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007, Nghị định số 13/2010/NĐ-CP, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tiến hành thực hiện trợ giúp xã hội cho người cao tuổi và chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi theo quy định của Luật người cao tuổi.
Ban đại diện Hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện và Hội người cao tuổi cấp xã đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền đẩy mạnh các phong trào hoạt động như “Tuổi cao gương sáng”, “Toàn dân chăm sóc Người cao tuổi”, “Phụng dưỡng ông bà, cha mẹ”,… Công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ngày càng được tăng cường và đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần cải thiện tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi.

2. Công tác thông tin, truyền thông: 

Những năm qua, các Sở, ban, ngành có liên quan như Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Sở Lao động - TB&XH, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban đại diện Hội Người cao tuổi ... phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong tầng lớp nhân dân về những nội dung của Pháp lệnh, Luật Người cao tuổi bằng nhiều hình thức như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương: Báo, Đài phát thanh và Truyền hình, pano, apich, khẩu hiệu, tranh cổ động... giúp mọi người nhận thức sâu sắc hơn nữa công lao và vai trò to lớn của người cao tuổi đối với gia đình và xã hội, trách nhiệm của gia đình và xã hội đối với công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, khuyến khích mọi người bằng hành động cụ thể  tạo điều kiện tốt nhất để người cao tuổi tiếp tục cống hiến và phát huy vai trò của mình cho gia đình và xã hội, để người cao tuổi sống vui, sống khoẻ, sống có ích. Cụ thể như: Lồng ghép, phối hợp  mở các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác Lao động - TB&XH cấp xã, lãnh đạo các đoàn thể cấp xã, trưởng các khu hành chính; xây dựng các bản tin, các chuyên mục về người cao tuổi trên Đài phát thanh và truyền hình cấp tỉnh và cấp huyện;  phát hành tờ rơi, ấn phẩm; cung cấp hệ thống văn bản “Cẩm nang công tác người cao tuổi” đến các xã và khu dân cư; Bên cạnh đó, Ban đại diện người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện và Hội người cao tuổi cấp xã đã tổ chức các cuộc hội thảo, toạ đàm, nói chuyện thời sự, nói chuyện chuyên đề về tư vấn sức khoẻ cho người cao tuổi; các chi hội tuyên truyền trực tiếp đến  hội viên người cao tuổi; nhiều hội cơ sở đã tổ chức biểu dương người cao tuổi tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, giữ gìn ổn định trật tự xã hội, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư ... 
3. Kết quả thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi :
3.1. Chăm lo đời sống vật chất cho người cao tuổi:

Các cơ sở đã quan tâm chỉ đạo, vận động nhân dân làm tốt công tác chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất cho người cao tuổi tại  gia đình. Thực hiện chủ trương xã hội hoá công tác chăm sóc người cao tuổi  bằng việc khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động quan tâm chăm sóc giữa các thế hệ trong gia đình, sự giúp đỡ lẫn nhau trong làng xóm và cộng đồng. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân phụng dưỡng và góp phần vào việc chăm sóc người cao tuổi cô đơn không nguồn thu nhập. 

Đẩy mạnh việc vận động xây dựng và phát triển các loại quỹ cho người cao tuổi, đến nay tổng các loại quỹ đạt 81.753 triệu đồng; trong đó quỹ "Toàn dân chăm sóc người cao tuổi" là 2.655 triệu đồng; “Quỹ phụng dưỡng ông và cha mẹ” là 20.490 triệu đồng, nhiều dòng họ, nhiều hộ gia đình có quỹ phụng dưỡng ông bà, cha mẹ từ 200 ngàn đến 50 triệu đồng, có gia đình lập sổ tiết kiệm cho ông bà, cha mẹ từ 100 đến 150 triệu đồng; chân quỹ Hội đạt trên 58.608 triệu đồng... 

Khuyến khích người cao tuổi tham gia làm kinh tế gia đình, khôi phục và truyền dạy các nghề truyền thống, phát triển sản xuất, mở mang ngành nghề kinh doanh, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư v.v... đồng thời tạo việc làm cho con cháu vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

3.2. Chăm sóc, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho người cao tuổi: 

Ban đại diện người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện và Hội người cao tuổi cấp xã đã tổ chức cho trên 37.500 người cao tuổi đi tham quan du lịch, thăm cơ sở cách mạng, di tích lịch sử góp phần động viên tinh thần, tạo không khí phấn khởi, giao lưu học hỏi, tăng cường hiểu biết và trao đổi kinh nghiệm xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Vào những ngày đầu xuân, ngày lễ lớn của đất nước, các chi hội người cao tuổi phối hợp với chính quyền địa phương và 1.276 câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể thao của người cao tuổi tổ chức thi đánh cờ, biểu diễn thể dục dưỡng sinh... góp phần làm sinh động đời sống tinh thần của người cao tuổi.

Xây dựng nếp sống, tạo môi trường ứng xử văn hoá phù hợp với người già ở nơi công cộng. Khuyến  khích duy trì mối quan hệ gia đình, dòng họ, cộng đồng trong việc chăm sóc và phát huy vai trò, tính mẫu mực của người cao tuổi.

Việc tổ  chức mừng thọ cho các cụ được tổ chức vào đầu năm dương lịch hoặc tết nguyên đán hàng năm phù hợp với tình hình thực tế và phong tục tập quán của địa phương.  Hàng năm Hội người cao tuổi phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và gia đình tổ chức mừng thọ người cao tuổi có tuổi thọ cao 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi cho khoảng trên 17 ngàn người cao tuổi với kinh phí trên 5 tỷ đồng/năm. 
Việc tổ chức lễ tang, phúng viếng khi người cao tuổi qua đời được các hội cơ sở thực hiện tốt.  Người cao tuổi thuộc đối tượng người có công với cách mạng khi qua đời được chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp thăm viếng, tổ chức tang lễ theo quy định của Nhà nước; triển khai thực hiện việc hỗ trợ mai táng phí cho người cao tuổi khi qua đời đảm kịp thời đúng quy định.


3.3. Tình hình và kết quả thực hiện chế độ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi theo chính sách hiện hành:

Trong những năm qua, tỉnh đã làm tốt công tác chi trả trợ cấp cho người cao tuổi: Tổng số người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh là 33.713 người (chiếm tỷ lệ 24,65% số người cao tuổi);  trợ cấp người có công với cách mạng là 10.818 người (chiếm 7,9%); 81 mẹ Việt Nam anh hùng được Nhà nước, các cơ quan, xí nghiệp địa phương nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời; trợ cấp bảo trợ xã hội thường xuyên là 32.057 người (chiếm 23,49% số người cao tuổi);  43 người cao tuổi cô đơn, hoàn cảnh khó khăn được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh. 
Công tác hỗ trợ người cao tuổi xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà hư hỏng, dột nát, xóa nhà tạm được triển khai thực hiện đồng bộ thông qua các chính sách hỗ trợ của Nhà nước như Chương trình 134, Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay cơ bản số hộ gia đình có người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ xóa nhà tạm.
3.4. Tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi:

Thực hiện Thông tư số 02/2004/TT-BYT ngày 20/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, Sở Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đến tuyến y tế cơ sở, hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại các xã, phường, thị trấn; hướng dẫn xây dựng xã phường chuẩn quốc gia về y tế, trong đó có tiêu chí quản lý sức khoẻ người cao tuổi tại địa phương, hàng năm khám sức khoẻ định kỳ để kịp thời phát hiện và điều trị các bệnh của người cao tuổi, cấp thuốc miễn phí ít nhất 1 lần/người/năm.

 Chỉ đạo các bệnh viện đa khoa trong tỉnh thành lập khoa Nội - Lão khoa, hướng dẫn các bệnh viện tuyến huyện tổ chức khám chữa bệnh, bố trí khu vực khám riêng và giường điều trị cho người cao tuổi tại Khoa nội. Nhân dịp ngày quốc tế người cao tuổi hàng năm, ngành y tế kết hợp với Hội chữ thập đỏ tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi, hướng dẫn sử dụng thuốc nam để chữa bệnh, thể dục dưỡng sinh, châm cứu bấm huyệt, nói chuyện và hướng dẫn phương pháp chữa bệnh được đông đảo người cao tuổi  hưởng ứng. 

Tăng cường hoạt động tư vấn, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người cao tuổi trong việc tự nâng cao sức khoẻ và phòng chống bệnh tật bằng các hình thức cụ thể như : nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ dưỡng sinh, mở các chuyên mục trên báo, đài phát thanh, truyền hình... ;  Tiếp tục phát triển các câu lạc bộ về phòng chống các bệnh thường gặp ở người cao tuổi như: Câu lạc bộ những người cao huyết áp, đái tháo đường...

Đến nay, toàn tỉnh có 80.515 người cao tuổi tham gia bảo hiểm y tế. Số người cao tuổi được khám chữa bệnh, cấp thuốc hàng năm là  trên 48.000 lượt người.  Người cao tuổi là cán bộ lão thành cách mạng, nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh được Ban bảo vệ sức khoẻ cán bộ tỉnh chăm sóc, điều dưỡng phục hồi sức khoẻ thường xuyên và định kỳ. Nhiều phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ của người cao tuổi được duy trì và phát triển mạnh như đi bộ hàng ngày, luyện tập dưỡng sinh, tập các môn thể thao như cầu lông, bóng bàn ... phù hợp với sức khoẻ và khả năng của mỗi người. Toàn tỉnh hiện có 139 câu lạc bộ thể dục thể thao của người cao tuổi hoạt động thường xuyên, mang lại hiệu quả tích cực về tâm lý và sức khoẻ cho người cao tuổi. 

3.5. Phát huy vai trò người cao tuổi:

Bằng việc phát động các phong trào thi đua như "Người cao tuổi mẫu mực" "ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền" "xây dựng khu dân cư văn hoá ", “Tuổi cao - gương  sáng, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương đất nước”... đã thu hút đông đảo người cao tuổi nhiệt tình tham gia. Kết quả có 87% Hội viên đạt danh hiệu “Người cao tuổi mẫu mực”. 

Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi được tham gia học tập suốt đời và truyền thụ những kiến thức văn hoá, xã hội, nghề truyền thống, kỹ năng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ; gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng xã hội học tập, xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học như: khuyến khích các cụ tích cực tham gia công tác khuyến học, tham gia soạn thảo các hương ước, quy ước của xóm làng, thôn bản, viết lịch sử làng xã, thôn bản, lịch sử Đảng bộ huyện, lịch sử các ngành, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, cảm hoá giáo dục người lầm lỗi sa vào nghiện hút và các tệ nạn xã hội khác... Phát huy  trí tuệ, kinh nghiệm, của người cao tuổi tham gia xây dựng đời sống văn hoá, đến nay người cao tuổi đã tham gia xây dựng 2.519 hương ước, quy ước nếp sống văn hoá ở khu dân cư; tham gia tích cực trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc ở địa phương và các lễ hội truyền thống ở làng xã.  

 Tạo điều kiện để người cao tuổi được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng  Đảng và chính quyền qua các kỳ Đại hội Đảng các cấp, các kỳ họp tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình kế hoạch của tỉnh, huyện, xã. Người cao tuổi theo khả năng và điều kiện tham gia rất tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở:  81 người cao tuổi tham gia HĐND các cấp; 655 người cao tuổi là tổ trưởng dân phố; 1.543 người tham gia Ban thanh tra nhân dân; 2.811 người tham gia tổ hoà giải; 2.747 người tham gia tổ an ninh nhân dân; 2.068 người tham gia công tác Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân khác ở cơ sở.

4. Đánh giá chung: 

4.1. Ưu điểm :

Do có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Uỷ ban quốc gia người cao tuổi Việt Nam, sự vào cuộc tích cực của các cấp uỷ Đảng, chính quyền cùng với việc thực hiện và duy trì tốt quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ tập thể của mọi tầng lớp nhân dân nói chung,  người cao tuổi nói riêng  và việc nhận thức của nhân dân đối với công tác chăm sóc người cao tuổi được nâng cao đã động viên khuyến khích người cao tuổi phát huy nội lực và kinh nghiệm quý báu giúp cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của gia đình, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Hội viên Hội người cao tuổi tham gia tổ chức hội đạt tỷ lệ cao; các chính sách chế độ đối với người cao tuổi thuộc đối tượng người có công với cách mạng, người cao tuổi thuộc diện bảo trợ xã hội được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Nhà nước đã góp phần rất viên người cao tuổi an tâm sống vui, sống khoẻ, sống có ích. 

4.2. Những tồn tại hạn chế
- Đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khoẻ của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; mức trợ cấp chưa đáp ứng đủ nhu cầu hàng ngày của người cao tuổi. 

- Một số ngành, địa phương còn chưa chú trọng đến công tác trợ giúp, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác người cao tuổi chưa được đào tạo, tập huấn đặc biệt là ở cơ sở; chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn.
- Mạng lưới các cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng cho người cao tuổi còn thiếu về số lượng, chất lượng dịch vụ chăm sóc còn hạn chế; cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu; chưa phát triển hệ thống cơ sở ngoài công lập.
- Công tác tuyên truyền giáo dục trong các tầng lớp nhân dân về Luật người cao tuổi và các chính sách cho người cao tuổi chưa sâu rộng và việc tổ chức thực hiện ở nhiều địa phương chưa tốt, thiếu kiểm tra đôn đốc kịp thời; một bộ phận gia đình chưa phối hợp tốt với xã hội để chăm sóc ông bà, cha mẹ  nhất là vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

- Nguồn lực của Trung ương và địa phương dành cho công tác người cao tuổi chưa đáp ứng yêu cầu. Việc xây dựng “Quỹ toàn dân chăm sóc người cao tuổi”, “Quỹ phụng dưỡng ông bà cha mẹ” ở các gia đình phát triển chưa đều khắp, chưa tương xứng với khả năng của Hội viên, của gia đình và của các tổ chức kinh tế, xã hội.

- Các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thục - thể thao cho người cao tuổi chưa được tổ chức thường xuyên.
4.3. Nguyên nhân: 
- Do tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là tại các vùng nông thôn còn gặp nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và người cao tuổi; nhận thức của một bộ phận người dân chưa đầy đủ trong việc thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của ông bà, cha mẹ.
- Một số địa phương và các cơ quan chức năng chưa thật sự quan tâm và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương mình đối với việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi. Việc phối hợp trong hoạt động chăm lo cho người cao tuổi giữa các ngành, các cấp chưa chặt chẽ, thiếu thường xuyên, chủ yếu tập trung nhiều vào các dịp Lễ, Tết và ngày Người cao tuổi 01/10 hàng năm.

- Hoạt động Hội Người cao tuổi cấp cơ sở ở một số nơi còn hạn chế về phương tiện làm việc, thiếu kinh phí hỗ trợ hoạt động, cán bộ hội đa số là cao tuổi, tuy rất nhiệt tình nhưng sức khỏe có hạn nên công tác thông tin, báo cáo đôi lúc chưa kịp thời, chưa phát huy hiệu quả. 
Phần thứ hai

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ NGƯỜI CAO TUỔI 
TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2013-2020

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu chung

Phát huy vai trò người cao tuổi; Cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khoẻ phù hợp với tiềm năng và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.
1.2. Mục tiêu cụ thể

- Phát huy vai trò kinh nghiệm tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia có hiệu quả vào các hoạt động chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hoá, xã hội phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu, khả năng, thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ của người cao tuổi.
- Tăng cường sức khỏe về thể chất và tinh thần của người cao tuổi, nâng cao chất lượng mạng lưới y tế chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, khám chữa các bệnh mãn tính cho người cao tuổi, xây dựng môi trường thuận lợi để người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi, giải trí.

- Nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi; thực hiện tốt các chính sách trợ giúp và bảo trợ xã hội cho người cao tuổi; phát triển nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ và cơ sở chăm sóc người cao tuổi; chú trọng người cao tuổi khuyết tật, người cao tuổi thuộc diện nghèo không có người có quyền phụng dưỡng, người cao tuổi là dân tộc thiểu số, ở vùng đặc biệt khó khăn, người có uy tín.

2. Các chỉ tiêu
2.1. Chỉ tiêu đến năm 2015

- 15% người cao tuổi có khả năng tham gia hoạt động kinh tế và có nhu cầu hỗ trợ được hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, vay vốn phát triển sản xuất;

- Trên 25% tổng số xã, phường, thị trấn hỗ trợ cho việc thành lập và hoạt động của “Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” trên địa bàn;

- 100% người cao tuổi khi ốm đau được khám, chữa bệnh và được hưởng chăm sóc của gia đình, cộng đồng;

- 50% trong tổng số bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa (trừ bệnh viện Nhi, bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng), bệnh viện y học cổ truyền có quy mô từ 50 giường bệnh trở lên tổ chức buồng khám bệnh riêng cho người cao tuổi tại khoa khám bệnh, bố trí giường bệnh điều trị nội trú cho người cao tuổi và 25% bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh có khoa lão khoa;

- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh có chuyên mục về người cao tuổi ít nhất 01 lần/01 tuần; cấp huyện phát lại các chuyên mục trên sóng đài truyền thanh về người cao tuổi ít nhất 01 lần/01 tháng; 
- 100% người cao tuổi đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định được trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc được nuôi dưỡng tập trung trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi;

- 25% người cao tuổi không có người phụng dưỡng (người có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng) được nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng hoặc nuôi dưỡng trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, trong đó ít nhất 20% người cao tuổi được chăm sóc thông qua các mô hình nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng;

- 100% người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, dột nát;

- 15% trở lên số xã, phường, thị trấn có “Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” hoặc các mô hình khác nhằm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, trong đó trên 70% người cao tuổi trên địa bàn tham gia và hưởng lợi.

 2.2. Chỉ tiêu đến năm 2020

- 50% người cao tuổi trực tiếp sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, giảm nghèo có nhu cầu hỗ trợ được hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, vay vốn phát triển sản xuất;

- Trên 80% tổng số xã, phường, thị trấn hỗ trợ cho việc thành lập và hoạt động của “Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” trên địa bàn;

- 100% người cao tuổi khi ốm đau được khám, chữa bệnh và được hưởng chăm sóc của gia đình, cộng đồng;

- 90% tổng số bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa (trừ bệnh viện Nhi, bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng), bệnh viện y học cổ truyền có quy mô từ 50 giường bệnh trở lên tổ chức buồng khám bệnh riêng cho người cao tuổi tại khoa khám bệnh, bố trí giường bệnh điều trị nội trú cho người cao tuổi và 100% các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh có khoa lão khoa;

- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh có chuyên mục về người cao tuổi ít nhất 01 lần/01 tuần; cấp huyện phát lại các chuyên mục trên sóng đài truyền thanh về người cao tuổi ít nhất 02 lần/01 tháng; 
- 100% người cao tuổi đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định được trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc được nuôi dưỡng tập trung trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi; 
- 80% người cao tuổi không có người phụng dưỡng (người có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng) được nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng hoặc nuôi dưỡng trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, trong đó ít nhất 40% người cao tuổi được chăm sóc thông qua các mô hình nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng;

- Ít nhất 50% số xã, phường, thị trấn có “Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” hoặc các mô hình khác nhằm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, trong đó trên 70% người cao tuổi trên địa bàn tham gia và hưởng lợi.
 II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

 1. Chương trình hành động được áp dụng đối với người cao tuổi, tổ chức Hội người cao tuổi các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan đến người cao tuổi. 
 2. Chương trình hành động được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

  III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU


1. Hoạt động phát huy vai trò người cao tuổi


a,  Hướng dẫn, tạo điều kiện cho người cao tuổi tham gia các hoạt động kinh tế như: khôi phục nghề và dạy nghề truyền thống, khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm theo điều kiện và khả năng cụ thể; góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới;


b, Thực hiện hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm và vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất đối với người cao tuổi trực tiếp sản xuất, kinh doanh.

c, Tạo điều kiện để người cao tuổi là nhà khoa học, nghệ nhân và những người cao tuổi có kỹ năng, kinh nghiệm đặc biệt có nguyện vọng được tiếp tục cống hiến, truyền thụ những kiến thức văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ, kỹ năng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ, phát huy vai trò tuổi cao, gương sáng và làm nòng cốt trong phong trào xây dựng xã hội học tập; xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học;


d, Tổ chức các hoạt động để người cao tuổi bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị với cơ quan, tổ chức về những vấn đề mà người cao tuổi quan tâm;

đ,  Hỗ trợ việc thành lập và hoạt động của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi;


e, Phát huy vai trò người cao tuổi xây dựng gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo; gương mẫu tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước v.v…

2. Hoạt động chăm sóc sức khỏe           


a, Thực hiện tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng và tập huấn kiến thức tự chăm sóc bản thân, nâng cao sức khoẻ đối với người cao tuổi và gia đình người cao tuổi;


b, Đầu tư phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật của hệ thống dịch vụ y tế, thành lập các khoa lão khoa ở bệnh viện cấp huyện và cấp tỉnh; phát triển hệ thống trung tâm dịch vụ chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, khuyến khích hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi; 

c, Xây dựng và phát triển mạng lưới chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng cho người cao tuổi dựa vào cộng đồng;


d, Lồng ghép việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào các chương trình phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm các bệnh liên quan người cao tuổi; chương trình nghiên cứu các bệnh liên quan tới tuổi già; chương trình đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên công tác xã hội, cộng tác viên, tình nguyện viên làm công việc tư vấn, chăm sóc người cao tuổi.

đ, Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/2/2011 của Bộ Tài chính và Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên;


3. Hoạt động chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần

a, Xây dựng nếp sống, văn hoá ứng xử phù hợp đối với người cao tuổi ở nơi công cộng; khuyến khích cộng đồng, dòng họ tham gia chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi;


b, Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao, vui chơi giải trí phù hợp với người cao tuổi; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các câu lạc bộ văn hoá, thể thao của người cao tuổi ở địa phương;


c, Thực hiện các quy định về giảm giá vé, phí dịch vụ đối với người cao tuổi khi tham quan bảo tàng, các công trình văn hóa, di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, thể dục thể thao theo Thông tư 127/2011/TT-BTC ngày 09/9/2011 của Bộ Tài chính; 


d, Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện  Đề án chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi giai đoạn 2013 – 2020.

e, Tiếp tục thực hiện tốt công tác chúc thọ, mừng thọ, biểu dương, khen thưởng người cao tuổi theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định số 3708/QĐ-UBND ngày 22/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;


4. Hoạt động nâng cao đời sống vật chất, trợ giúp xã hội cho người cao tuổi

a, Khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nhận phụng dưỡng, chăm sóc người cao tuổi cô đơn, đời sống khó khăn; phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở chăm sóc người cao tuổi; khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động quan tâm, chăm sóc người cao tuổi của gia đình, cộng đồng;


b, Ban hành các quy định đặc thù của tỉnh theo hướng  điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên cho người cao tuổi theo Luật Người cao tuổi, Nghị định số 06/2011/NĐ-CP của Chính phủ;
c, Huy động mọi nguồn lực xã hội ưu tiên hỗ trợ giảm nghèo cho người cao tuổi và hộ gia đình có người cao tuổi.


d, Hướng dẫn các đơn vị tham gia vận tải công cộng giảm giá vé, phí dịch vụ các phương tiện giao thông công cộng cho người cao tuổi theo Thông tư 71/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải;

5. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến người cao tuổi

a, Tổ chức chuyên mục và từng bước nâng cao chất lượng tin bài, phát sóng các chuyên mục về người cao tuổi của báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đài phát thanh cấp huyện, cấp xã, hệ thống truyền thanh, thôn, bản, tổ dân phố;

b, Phổ biến, truyền đạt những thông tin, kiến thức khoa học nhằm hạn chế các nguy cơ gây bệnh ở người cao tuổi, tăng cường an toàn trong sử dụng thuốc, chống lạm dụng thuốc chữa bệnh đối với người cao tuổi;


c, Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp giữa cộng đồng, nhà trường và gia đình nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống "kính lão trọng thọ", biết ơn và giúp đỡ người cao tuổi, chăm sóc người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa tại cộng đồng. 


6. Hoạt động xây dựng và nhân rộng mô hình chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng

a, Rà soát, đánh giá các mô hình chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng;


b, Triển khai thực hiện, tập huấn và hỗ trợ để tổ chức các hoạt động  mô hình, thành lập các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và các loại câu lạc bộ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng.

 
c, Thí điểm và nhân rộng mô hình phù hợp trong việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng.


7.  Hoạt động phát triển các cơ sở chăm sóc và nhà ở đối với người cao tuổi

a, Xây dựng ít nhất 2 cơ sở chăm sóc người cao tuổi cấp tỉnh, khuyến khích các huyện xây dựng cơ sở chăm sóc người cao tuổi;

b, Chuẩn hóa cơ sở chăm sóc người cao tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi và hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;


c, Đầu tư xây dựng nhà xã hội tại cộng đồng cho người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa;


d, Hỗ trợ hộ gia đình có người cao tuổi xây mới hoặc sửa chữa nhà ở dột nát.


8. Hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cán bộ; giám sát, đánh giá nghiên cứu về những vấn đề liên quan người cao tuổi

a, Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác người cao tuổi các cấp; xây dựng chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo; tổ chức đào tạo, tập huấn cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác người cao tuổi;


b, Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý, lưu trữ thông tin, số liệu về người cao tuổi, triển khai thực hiện hệ thống giám sát, đánh giá 3 cấp (từ tỉnh, huyện, xã) theo chỉ đạo của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội;


c, Xuất bản các ấn phẩm đánh giá thực trạng người cao tuổi, tình hình thực hiện quyền, nghĩa vụ của người cao tuổi và cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến người cao tuổi cho các cơ quan, tổ chức liên quan. 

d, Xây dựng cơ sở dữ liệu về người cao tuổi, hệ thống công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.
đ, Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện pháp luật, chính sách và hoạt động về người cao tuổi.

9. Hoạt động chủ động chuẩn bị cho tuổi già

a, Tuyên truyền, vận động mọi người dân chủ động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế; tiết kiệm chi tiêu, tích luỹ chuẩn bị cho tuổi già;
b, Các thành viên trong gia đình chủ động tìm hiểu về tâm lý và những nguyện vọng chính đáng của người cao tuổi; học hỏi kỹ năng chăm sóc người cao tuổi.
IV. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; kiện toàn hệ thống Ban đại diện Hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện và Hội người cao tuổi cấp xã; tăng cường tuyên truyền về cơ hội và thách thức của già hóa dân số đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, các vấn đề người cao tuổi và chính sách về người cao tuổi.

2. Thực hiện tốt các chính sách và công tác chi trả trợ giúp xã hội cho người cao tuổi như: lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, chính sách người có công, chính sách bảo trợ xã hội,…


3. Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án về “Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”; đưa mục tiêu chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và từng thời kỳ ở các cấp, cũng như kế hoạch hoạt động hàng năm của các cơ quan liên quan.


4. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi.


5. Đẩy mạnh xã hội hoá về công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; đa dạng hoá nguồn vốn để triển khai thực hiện Chương trình.


6. Tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực người cao tuổi; tranh thủ sự trợ giúp kỹ thuật và nguồn lực để thực hiện Chương trình.
V. KINH PHÍ 

1. Bố trí kinh phí thực hiện chương trình:


a, Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí từ ngân sách nhà nước hàng năm theo phân cấp hiện hành và huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Hàng năm, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình, các sở, ngành, địa phương xây dựng dự toán ngân sách gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Kinh phí thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi được ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước.

b, Khuyến khích các doanh nghiệp và cá nhân tham gia chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi thông qua việc cung cấp tài chính để các tổ chức xã hội thực hiện các chương trình, đề án theo định hướng chung của nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo cơ chế tự cân đối thu chi.

c, Tổ chức tốt việc lồng ghép các chương trình dự án khác với thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi của tỉnh.


2. Phương án huy động kinh phí


- Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí từ ngân sách Nhà nước, ngân sách tỉnh, huyện, xã theo phân cấp hiện hành và huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; 

- Khuyến khích các doanh nghiệp và cá nhân tham gia chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi thông qua việc ủng hộ để các tổ chức xã hội thực hiện Chương trình, đề án. Khuyến khích gia đình dòng họ ủng hộ các Quỹ của người cao tuổi; 

- Tổ chức tốt việc lồng ghép các chương trình, dự án khác với thực hiện các chỉ tiêu Chương trình hành động về người cao tuổi của tỉnh. Ưu tiên lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện Chương trình hành động người cao tuổi;

- Kinh phí thực hiện các chính sách hiện hành cho người cao tuổi như: trợ giúp xã hội thường xuyên cho người cao tuổi, mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ, biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh điều phối các hoạt động của Chương trình. Xây dựng kế hoạch và trực tiếp triển khai các hoạt động:
- Tổ chức điều tra, thống kê nắm chắc số lượng người cao tuổi trên địa bàn;
- Xây dựng quy hoạch hệ thống các cơ sở chăm sóc người cao tuổi;

- Hướng dẫn các huyện, thành, thị, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi;
- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cán bộ; xây dựng thí điểm các mô hình chăm sóc người cao tuổi;
- Tổng hợp danh sách, lập dự toán kinh phí, thực hiện công tác chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi đủ 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi;
- Xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án về chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi đến năm 2020 phù hợp với Đề án của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
- Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội và Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì với các Sở, ngành liên quan vận động, thu hút nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và các nguồn viện trợ phi chính phủ cho việc thực hiện chương trình. Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hằng năm của địa phương. Bố trí nguồn lực hàng năm thực hiện việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; hỗ trợ hoạt động Hội người cao tuổi ở địa phương và các hoạt động khác của Chương trình hành động.
3. Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng, tham mưu cho UBND tỉnh hàng năm bố trí kinh phí từ ngân sách cho các sở, ngành, huyện, thành, thị  triển khai thực hiện kế hoạch theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện nay. Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình.

4. Sở Nội vụ: Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương hỗ trợ việc thành lập và hoạt động của Quỹ chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi;  tham mưu giúp UBND tỉnh kiện toàn, củng số Ban đại diện Hội người cao tuổi cấp tỉnh và cấp huyện.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, các huyện, thành, thị chỉ đạo, tạo điều kiện để người cao tuổi còn đủ sức khỏe tham gia các hoạt động tạo việc làm và thu thập trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

6. Sở Xây dựng: Chủ trì phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan, các huyện, thành, thị tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về việc xây dựng nhà xã hội cho người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa và các hoạt động hỗ trợ hộ gia đình có người cao tuổi xây mới hoặc sửa chữa nhà ở dột nát.
7. Sở Giao thông Vận tải: Tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát các đơn vị vận tải hành khách trong việc thực hiện miễn, giảm giá vé, phí dịch vụ đối với người cao tuổi theo quy định của pháp luật. 
        8. Sở Tư pháp: Đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi không nơi nương tựa.
9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức các hoạt động trong các câu lạc bộ văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao cho người cao tuổi. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch cho người cao tuổi. Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các cơ sở bảo tàng, các công trình văn hóa, di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, thể dục thể thao có bán vé và thu dịch vụ để đảm bảo thực hiện giảm giá và phí dịch vụ đối với người cao tuổi theo quy định của pháp luật.  Hướng dẫn triển khai việc chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70,75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên.

10. Sở Y tế: Chỉ đạo thành lập các khoa lão khoa, phòng khám riêng cho người cao tuổi tại cơ sở khám chữa bệnh. Tổ chức thực hiện các hình thức giáo dục, phổ biến kiến thức về tập luyện, tự chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật cho người cao tuổi.


11. Sở Thông tin và truyền thông: Tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền về các nội dung hoạt động liên quan đến người cao tuổi, tuyên truyền các chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; tuyên truyền để người dân chủ động chuẩn bị cho tuổi già; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài và nâng cao chất lượng tuyên truyền về trợ giúp, phát huy vai trò người cao tuổi, tổ chức chuyên mục, chuyên đề dành riêng cho người cao tuổi và vì người cao tuổi tại cấp huyện, cấp xã.


12. Sở Giáo dục và Đào tạo: Lồng ghép các nội dung giáo dục truyền thống  biết ơn và giúp đỡ người cao tuổi cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường.

13. Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Tăng thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài và nâng cao chất lượng tuyên truyền về trợ giúp, phát huy vai trò người cao tuổi; tổ chức chuyên mục, chuyên đề dành riêng cho người cao tuổi và vì người cao tuổi.


14. Ban Dân tộc: Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và UBND các huyện, thành, thị tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với người cao tuổi là người dân tộc thiểu số, người cao tuổi có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
15. Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh: Phối hợp với chính quyền các cấp để vận động các nguồn đóng góp từ thiện từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ và giúp đỡ người cao tuổi, tham gia tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, triển khai thực hiện Đề án thành lập các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh;  Hướng dẫn  Hội Người cao tuổi cơ sở phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi đủ 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách đối với người cao tuổi.
16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức thành viên: Tham gia tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; thực hiện giám sát và phản biện xã hội đối với việc ban hành và thực hiện các chính sách pháp luật đối với người cao tuổi.
17. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị: 
- Căn cứ Chương trình hành động về người cao tuổi của tỉnh xây dựng Kế hoạch thực Chương trình hành động người cao tuổi của huyện, thành, thị giai đoạn 2013-2020  đưa các mục tiêu, chỉ tiêu chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi vào chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 
- Lồng ghép việc thực hiện hiệu quả Chương trình với các chương trình khác có liên quan triển khai trên địa bàn. Chủ động bố trí ngân sách, nhân lực theo phân cấp để thực hiện kế hoạch. Định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện và báo cáo UBND tỉnh  (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).
Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của chương trình này. Định kỳ báo cáo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh theo quy định.
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